Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Báo cáo thường niên

Công ty Cổ phần 482 Năm  2008
I. Lịch sử hoạt động của Công ty


1. Những sự kiện quan trọng:

(   Công ty cổ phần 482 tiền thân vốn là Xí nghiệp Đường sắt 769 có nhiệm vụ đảm bảo giao thông (đường sắt và đường bộ) vùng khu bốn cũ từ Nghệ An đến Quảng Bình trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra Miền Bắc. Đến năm 1982, Công ty đổi tên thành Xí nghiệp Đường sắt 482 trực thuộc Liên hiệp xí nghiệp Giao thông 4. 

(   Năm 1992, Xí nghiệp Đường sắt 482 chuyển đổi thành Công ty Công trình giao thông 482 – Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông miền Trung (Nay là Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4).

· Ngày 29/4/2004, Bộ giao thông vận tải ra quyết định số 1226/QĐ-BGTVT về việc chuyển đổi Công ty công trình giao thông 482 thành Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 – Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4. Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/12/2004 với số vốn điều lệ là 8 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 51%, cán bộ công nhân viên và cổ đông bên ngoài nắm 49%.

· Ngày 06/4/2007, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 quyết định phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng. 

· Ngày 08/12/2007, Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông quyết định đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần 482 cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh mới của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2703000455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 16/12/2004, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 11/12/2007. Đại hội đồng cổ đông cũng quyết định niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

      Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng việt: Công ty cổ phần 482

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  Joint - Stock Company No 482
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Tên viết tắt: 

        JSC482


Nhãn hiệu thương mại:







        

Trụ sở chính của Công ty:
· Địa chỉ        :  155 Trường Chinh - TP Vinh - Nghệ An.

· Điện thoại   :  038.3853200

Fax: 038.3854701

· E-mail            :  Congty482@Congty482.vnn.vn
· Website          :  http://www.Congty482.com.vn
· Tài khoản       :  51010000000070  tại NH Đầu tư và Phát triển Nghệ An.

· Mã số thuế     :  2900324346

· Ngày 07/03/2008, Công ty cổ phần 482 được Trung tâm giao dịch chứng khoán chấp thuận niêm yết cổ phiếu.

· Ngày 17/03/2008, Công ty cổ chính thức giao dịch 1,5 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000đồng/cp) trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là B82.

 2. Ngành nghề kinh doanh: 

· Đầu tư xây dựng hạ tầng: khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, khu du lịch;

· Kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ;

· Kinh doanh du lịch lữ hành; vận chuyển hàng hóa, hành khách đường bộ (vận chuyển khách theo hợp đồng, khách du lịch…);

· Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng, thủy điện, sân bay, bến cảng, công trình ngầm, trạm biến áp, xây dựng kết cấu công trình. Nạo vét, đào đắp và san lấp mặt bằng; Trang trí nội thất công trình xây dựng;

· Gia công lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn; Gia công và sửa chữa cơ khí;

· Sửa chữa xe máy, thiết bị ngành xây dựng; Cho thuê máy móc thiết bị, kho bãi;

· Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản;

· Sản xuất, mua bán vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, cấu kiện bê tông, cấu kiện bằng kim loại;

· Sản xuất, mua bán điện thương phẩm;

· Mua bán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành công nghiệp;

· Trồng rừng; Mua bán và nuôi trồng thủy sản;

· Thí nghiệm vật liệu thi công công trình; Dịch vụ kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình;

· Dịch vụ dạy nghề và chuyển giao công nghệ;

· Tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình cầu, đường bộ;

· Tư vấn sử dụng vật liệu xây dựng; Tư vấn đầu tư xây dựng.

3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu và chiến lược phát triển trung và dài hạn:

   
* Mục tiêu phát triển của B82 là đổi mới, hiệu quả và phát triển bền vững; mọi cán bộ quản lý và người lao động của công ty phải nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, tin tưởng, gắn bó với doanh nghiệp; tạo khối đoàn kết, thống nhất, không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động kinh doanh, xây dựng công ty phát triển bền vững.

     
* Định hướng phát triển giai đoạn 2006- 2010: Xây dựng công ty thành một doanh nghiệp xây dựng mạnh, đa sở hữu. Lấy xây lắp các công trình giao thông, công nghiệp là hướng phát triển chính và hiệu quả làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty, đồng thời phát triển một số ngành có lợi thế cạnh tranh như: kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, thí nghiệm chất lượng công trình, tư vấn thiết kế công trình giao thông. Xây dựng đội ngũ cán bộ- công nhận chuyên nghiệp, có trình độ tay nghề cao, có tinh thần lao động sáng tạo; không ngừng nâng cao đời sống người lao động, góp phần xây dựng CIENCO4 thành một Tổng công ty mạnh.


* Một số chỉ tiêu giai đoạn 2007-2010 (đã điều chỉnh):

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%;


- Doanh thu đến năm 2010 thấp nhất đạt 180 tỷ đồng;


- Cổ tức hàng năm từ ≥ 20%;


- Giá trị đầu tư thiết bị thi công hàng năm từ 10 đến 25 tỷ đồng;


- Thu nhập bình quân của người lao động ≥ 3,3 triệu đồng/người/tháng.


* Các mục tiêu chủ yếu:


- Tăng cường năng lực thiết bị, công nghệ thi công, tích cực áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.


- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm chất lượng, số lượng với trình độ học vấn, tay nghề, có năng lực quản lý, điều hành và ứng dụng công nghệ mới.


- Đầu tư một cách hiệu quả vào các lĩnh vực tài chính, khu thương mại, chung cư, đầu tư vốn vào các công ty liên kết, công ty cổ phần khác.


- Hoàn thành các mục tiêu về tiến độ thi công các dự án đã trúng thầu và các dự án đầu tư.


- Có các bước đi thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thu hút vốn đầu tư từ thị trường chứng khoán để nâng vốn điều lệ, mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh.


- Bảo đảm đời sống vật chất ổn định, đời sống văn hoá tinh thần phong phú.

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị:

1. Đặc điểm tình hình chung:

Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 6/12/2004 đã bầu hội đồng quản trị gồm 5 người sau 4 năm hoạt động có những thuận lợi khó khăn sau đây đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của hội đồng quản trị. 

a . Thuận lợi

- Được sự quan tâm và chỉ đạo của tổng công ty nên trong năm qua công ty đã đạt được nhiều kết quả trong SXKD và các lĩnh vực khác.

- Năm 2007 Công ty đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chính trị, văn hoá - Xã hội tạo tiền đề tốt cho năm 2008.
- Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên hàng năm đề ra Phương hướng mục tiêu, kế hoạch SXKD sát đúng với tình hình thực tế  của công ty. Đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty tận tâm, tận lực  với công việc  trên tinh thần đoàn kết nhất trí cao.

- Công ty đã có đủ việc làm cho người lao động trong năm & có phần gối đầu cho năm sau.

- Đầu  tư  thiết bị xe máy đúng mục đích và có hiệu quả, nâng cao năng lực và chủ động trong SXKD.
- Các công trình công ty thi công được Nhà nước cho điều chỉnh giá.
- Ban điều hành hoạt động quyết liệt,tuân thủ đúng qui định của pháp luật và điều lệ C.ty

b. Khó khăn

- Năm 2008 là một năm khó khăn nhất của nền kinh tế nói chung, của doanh nghiệp xây dựng cơ bản nói riêng. Tình hình lạm phát tăng cao, chế độ nhà nước có nhiều thay đổi tác động đến đời sống, tâm lý CBCNV. 

- Trình độ quản lý từ công ty đến cấp đội còn yếu và thiếu cả về số lượng và kinh nghiệm. 

- Các công trình phần lớn nằm ở vùng sâu vùng xa, phân tán gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008:
a. Về thực hiện thẩm quyền của HĐQT:


HĐQT là cơ quan quản lý của công ty có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm qua HĐQT đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ tại điều 26 điều lệ công ty được đại hội bất thường thông qua ngày 8/12/2007 đã thực hiện tương đối tốt thẩm quyền của mình, quản trị Công ty theo Điều lệ,  Nghị quyết của Đại hội đồng  CĐ, Nghị quyết của HĐQT và qui định của pháp luật. 

- Không có trường hợp nào HĐQT quyết định vượt thẩm quyền hoặc trái với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Không bao biện, làm thay, quyết định thay những vấn đề thuộc quyền của Giám đốc quy định . 

b. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định:

+) HĐQT đã ban hành và tổ chức thực hiện tương đối tốt các quyết định thuộc thẩm quyền .

- Các quyết định ban hành kịp thời, được giám sát chỉ đạo tổ chức thực hiện khá chặt chẽ linh hoạt và quyết liệt đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý và điều hành, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được nâng cao;

 Cụ thể đã ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty:

Phương án, mục tiêu  SXKD đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 thông qua của năm 2008  và kết quả thực hiện như sau:        

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐV tính
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Tỷ lệ

	1
	Sản lượng: 
	Tỷ  đồng
	130
	177,716
	136,70%

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	Tỷ  đồng
	110
	180,644
	164,22%

	3
	Lợi nhuận thực hiện (số b. cáo)
	Tỷ  đồng
	≥ 6
	≥ 6,206
	103%
	

	4
	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH
	%
	≥27
	> 41,7
	154%

	5
	Nộp ngân sách
	Đồng
	Thực hiện đầy đủ (Dự kiến >3tỷ đồng)
	7,106
	Đầy đủ

	6
	Đầu tư thiết bị và xây dựng
	Tỷ  đồng
	12-:-20
	9,609
	Do tạm dừng đầu tư một số tbị

	7
	Thu khÊu hao TSC§
	Tỷ  đồng
	7,52
	5,785
	

	8
	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác
	Tỷ đồng
	< 30
	< 25 (Cuối kỳ còn 5,785 tỷ) 
	Đạt y/c

	9
	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn
	Lần
	>1 (100%)
	1,02
	Đạt y/c

	10
	Thu nhâp bình quân đ/ng/tháng
	Đồng
	2.200.000
	2.650.000
	120,45%

	11
	Trả cổ tức năm 2008
	%/vốn bq
	≥15
	20
	Đạt y/c


8 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động; Các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nộp ngân sách đầy đủ, chi trả lương thưởng, cổ tức kịp thời, thực hiện đầy đủ các chế độ khác đối với người lao động. 

9 - Đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV.

10 - Đời sống người lao động được nâng cao.

11- Mở rộng ngành nghề sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm.

     Bao gồm: + Đầu tư từng bước  cho dây chuyền thi công cầu.


 + Tăng cường sản xuất hàng hoá vật liệu xây dựng.


 + Thành lập Trung tâm tư vấn và kiểm định chất lượng công trình đi vào hoạt động đầu năm 2008 với 2 lĩnh vực Tư vấn thiết kế và thí nghiệm kiểm định công trình.

12 - Quyết định về huy động vốn: 

+ Đầu năm 2008 công ty huy động vốn chủ yếu bằng hình thức vay vốn ngân hàng. Tuy nhhiên với sự chỉ đạo quyết tâm cao trong vấn đề điều chỉnh dự toán và nghiệm thu thanh toán quyết liệt. Vì vậy vốn quay vòng để sản xuất được đảm bảo, không để thiếu vốn, cuối năm dư nợ ngân hàng còn 5,785 tỷ đồng.

13 -  Việc nâng vốn thành công trong năm 2007 đã tạo cho công ty chủ động SXKD khi có vốn và đưa công ty trở thành Công ty đại chúng. Ngày 17/3/2008 được sự chấp thuận của Uỷ Ban chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà nội cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Hastc.
14 - Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư. 

Giám đốc công ty trình HĐQT phương án đầu tư thiết bị máy móc, HĐQT công ty xem xét ra quyết định đầu tư và giao cho Giám Đốc công ty thực hiện đầu tư theo quy trình. Trong năm do tình hình lạm phát và thực hiện chủ trương phối hợp trong việc kiềm chế lạm phát của Chính phủ và Tổng công ty. HĐQT công ty đã xem xét Quyết định tạm dựng đầu tư một số hạng mục thiết bị chưa thực sự cần thiết.

15 - Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ: 

+ Thành lập Trung tâm Tư vấn thiết kế và kiểm định xây dựng (Bao gồm 2 phòng chính: Phòng Thiết kế và Phòng Thí Nghiệm)

+ Thành lập công trường Kè Quốc lộ 7 - Gói 11. 

+ Sát nhập đội 2 vào đội 407. 

+ Về tổ chức cán bộ trong năm 2008: Thực hiện theo trình tự quy định điều 25 và điều 26 điều lệ công ty được Đại hội ĐCĐ bất thường thông qua ngày 8/12/2007

Bổ nhiệm: 
+ Trưởng phòng, đội trưởng: 06 người

                    

+ Phó phòng, đội phó: 04 người

           + Công tác cán bộ: Thực hiện theo trình tự quy định điều 25 và điều 26 điều lệ công ty được đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 8/12/2007

Trong năm 2008 cơ cấu tổ chức công ty không có gì thay đổi

- HĐQT đã xây dựng qui chế quản trị nội bộ công ty. 

- HĐQT đã xây dựng qui chế hoạt động và qui chế khoán cho Trung tâm TVTK & Kiểm định xây dựng.

+) HĐQT chưa thực hiện được mục tiêu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 đề ra:

          - Xây dựng nhà chung cư cao tầng khu đất cơ quan. Đầu tư thiết bị chưa đạt yêu cầu do tình hình lạm phát.

3. Việc thực hiện giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty:

Thường xuyên giám sát chỉ đạo Giám đốc, các Phó giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; Phân công nhiệm vụ và qui định quyền hạn cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng quản trị;

HĐQT xem xét việc tổ chức thực hiện các quyết định, các nội qui, qui chế đã ban hành thông qua các cuộc họp định kỳ, hoặc đột xuất. 

Các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, hàng tháng, hàng quí do Giám đốc, các phòng ban, đơn vị gửi về đều được HĐQT kiểm tra xem xét và kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

Tại các công trình trọng điểm của Công ty Chủ tịch HĐQT đi kiểm tra xem xét, chất lượng, tiến độ, việc chấp hành các qui định của Công ty và  chỉ đạo công tác điều hành.

Quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc: Tốt, tính thống nhất cao.
4. Công tác ban hành Quy chế quản lý nội bộ Công ty, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện:

Theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2008, HĐQT đã ban hành áp dụng các qui chế: Quy chế hoạt động và qui chế khoán cho Trung tâm tư vấn thiết kế; Qui chế quản trị nội bộ.

Giám đốc ban hành các quy định: Quy định về bảo lãnh trách nhiệm đối với thiết bị,  quy định phương pháp trả lương, quy định về cho vay và thanh toán công nợ, quy định công tác phí, quy định thanh toán điện thoại, tiếp khách, quy định sử dụng xe con, Nội quy lao động. Các quy chế, quy định  có nội dung sát thực với tình hình thực tế, đảm bảo mục đích và lợi ích của Công ty và cổ đông.

Công tác tổ chức thực hiện : 

- Các nội qui, qui chế quản lý nội bộ đều được thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành, được áp dụng thực hiện tại tất cả các phòng ban đơn vị trong Công ty; Trình tự ban hành được tiến hành đầy đủ theo qui định;

- Được giám sát theo dõi khá chặt chẽ, những nội dung qui chế không còn phù hợp được bổ sung sửa đổi kịp thời;

Phần lớn người lao đông, cổ đông đã có chuyển biến tốt trong nhận thức đối với họat động sản xuất kinh doanh của Công ty, ý thức vai trò trách nhiệm được nâng cao.

Hoạt động của công ty đã đi vào nề nếp, hiệu quả SXKD được nâng cao.

5. Các công tác khác về quản trị Công ty:

Việc quản trị Công ty được thực hiện tuân thủ theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần  482, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ theo Pháp luật, các qui định của UBCK NN, TTGDCK Hà nội,  thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết và các Quyết định của Tổng công ty. 

Hàng quý và khi có việc đột xuất HĐQT Công ty họp (trong năm 2008 HĐQT công ty đã họp được 8 cuộc) các cuộc họp đều được ghi chép biên bản đầy đủ, có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Hội đồng quản trị và ban hành Nghị quyết của HĐQT để Giám đốc, các phòng ban và các đơn vị sản xuất thực hiện, trong các cuộc họp kế tiếp của HĐQT có đánh giá việc thực hiện Nghị quyết để xem xét các nội dung chưa phù hợp và đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa.

6. Củng cố hoàn thiện bộ máy HĐQT:

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty XDCTGT4, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP 482, yêu cầu nhiệm vụ của HĐQT Công ty CP 482. 

Đại hội đồng cổ đông năm 2008 bầu bổ sung thay thế 1 đồng chí Uỷ viên Hội đồng quản trị để đảm bảo thực hiện đúng qui định của điều lệ công ty và điều kiện công ty niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm GDCK Hà nội. 

7. Công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ:

Đã được HĐQT họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT chuẩn bị nội dung, chương trình và các phần việc cụ thể gồm :

- Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty, 

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và phướng nhiệm vụ năm 2009

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2008 và Kế hoạch tài chính năm 2009

- Phương án chia cổ tức. 

- Báo cáo chi tiêu và kế hoạch tiền thù lao cho HĐQT.

- Báo cáo của ban kiểm soát.

- Phương án tăng vốn điều lệ.

- Một số nội dung khác để trình đại hội.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2009
Trên cơ sở kết quả đã thực hiện trong năm 2008, HĐQT đã đưa ra các chủ trương, biện pháp và chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2009 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.        

a. Các chỉ tiêu:

- Sản lượng:             
      
  ≥ 220 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu:     
  ≥ 200 tỷ đồng.

- Lợi nhuận:                           ≥ 4% doanh thu.

- Cổ tức dự kiến:                    ≥ 20%CP/vốn hiện tại
- Thu nhập BQ :                     3.300.000đ/ng/tháng

- Tổng đầu tư: 22 -:- 33 tỷ đồng

      Trong đó: + Đầu tư thiết bị   :   17 -:- 23 tỷ đồng 

                       + Đầu tư xây dựng:   5 -:- 10 tỷ đồng

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước.

b. Chủ trương:

- Đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV.

- Đảm bảo trả cổ tức ≥20%CP/vốn hiện tại

- Đời sống người lao động được nâng cao.

- Mở rộng ngành nghề sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm.

Trước mắt: 


+ Tiếp tục với nghành nghề truyền thống xây dựng cầu, đường

+ Đầu tư  cho dây chuyền thi công cầu về thiết bị, con người và công nghệ.

+ Tăng cường sản xuất hàng hoá vật liệu xây dựng, thảm BTN.

+ Đầu tư  để phát triển Trung tâm TVTK và kiểm định xây dựng


- Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng của Trung tâm, Qui hoạch khu nhà ăn, nhà thể thao

- Liên kết đầu tư xây dựng nhà cao tầng khu đất cơ quan.

- Hoàn thiện tài liệu hệ thống theo phiên bản mới ISO 9001:2008; các quy chế để áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý: Qui chế khoán cho Trung tâm ...

- Củng cố bộ máy điều hành từ Công ty đến cấp đội. Đào tạo, tiếp nhận con người nhằm nhằm xây dựng lực lượng tri thức. Công nhân được đào tạo và nâng bậc thợ theo đúng kế hoạch.

- Có chế độ khuyến khích người cao tuổi mất sức về chế độ trước tuổi.

c. Kiến nghị:

- Trước xu thế phát triển hiện nay việc mở rộng lĩnh vực cầu và một số ngành nghề là hết sức cần thiết đề nghị Tổng công ty hỗ trợ công ty về kỷ thuật và thiết bị thi công nghành cầu.

- HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 này phương án tăng vốn điều lệ để dùng vốn đó đầu tư mua sắm thiết bị, đầu tư XD nhà chung cư, đầu tư  sản xuất vật liệu  XD; Bổ sung vốn lưu động …
d. Kết luận:

- Năm 2008 với quyết tâm xây dựng Công ty Cổ phần 482 phát triển đi lên ổn định. HĐQT, Ban điều hành cùng CBCNV đã vượt qua nhiều khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Qui mô sản xuất tiếp tục được mở rộng, lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên, người lao động luôn có đủ việc làm và thu nhập ổn định, đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc được cải thiện nâng cao… Uy tín thương hiệu Công ty được được nhiều khách hàng biết đến.

 
- HĐQT đã làm tốt nhiệm vụ của mình, quản lý Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ đúng Pháp luật và các qui định của công ty niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội.

- HĐQT tôn trọng và tạo điều kiện để Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế của các tổ chức, theo Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2008, Công đoàn, Đoàn TN đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi có ý nghĩa thiết thực, đã phát động các phong trào thi đua trong SXKD và các mặt công tác khác góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế những thành tích đạt được trong năm qua của Công ty còn rất khiêm tốn so với đòi hỏi của sự phát triển trong tình hình hiện nay. HĐQT Công ty mong muốn tất cả cổ đông chúng ta hãy đồng tâm nhất trí với trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến quý giá cho Đại hội, để xây dựng những mục tiêu cơ bản, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ khả năng và tâm trí, với suy nghĩ và cách làm mới, quyết tâm một lòng xây dựng Công ty cổ phần 482 ngày càng phát triển bền vững . Xây dựng hình ảnh B82 trên Trung tâm GDCK Hà nội để cổ đông, nhà đầu tư tin tưởng coi B82 là một địa chỉ tin cậy.

III. Báo cáo của Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

	Các chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	Ghi chú

	1. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	2,66
	2,99
	

	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	14,12
	35,69
	

	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	2,58
	5,02
	

	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	3,09
	3,29
	

	2. Chỉ số về khả năng thanh toán

	
	
	

	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn
	1,07
	1,08
	

	+ Hệ số thanh toán nhanh:

(TSLĐ- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
	0,10
	0,41
	

	3. Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	0,82
	0,81
	

	+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu
	5,49
	4,30
	

	4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	+ Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ
	2,88
	3,7
	

	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	0,95
	1,68
	

	
	
	
	


· Về chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời:

Các chỉ tiêu phản ảnh khả năng sinh lời như: Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần, Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE), lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản năm 2008 đều tăng vượt so với năm 2007.

· Về chỉ tiêu phản ánh cơ cấu vốn

Với đặc thù là 01 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên Công ty cổ phần 482 có đặc điểm chung về cơ cấu vốn giống như các doanh nghiệp khác trong cùng ngành nghề là Hệ số nợ cao. Việc sử dụng đòn bẩy nợ có tác dụng tăng ROE của doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng tạo nên áp lực về chi phí lãi vay đối với Công ty.

Tuy nhiên trong năm 2008, Ngay từ đầu năm dưới sự điều hành của Ban giám đốc công ty đã quyết liệt trong việc điều chỉnh giá các công trình, đồng thời quyết liệt trong việc nghiệm thu thanh toán thu hồi công nợ. Vì vậy không những làm giảm tỷ trọng Nợ phải trả/Tổng tài sản mà còn cải thiện khả năng thanh toán nợ của Công ty, đồng thời tăng khả năng tự chủ về mặt tài chính, giải quyết được nhiều khó khăn khi năm qua chính sách tiền tệ có nhiều biến động, ngân hàng tăng lãi suất và thắt chặt cho vay vốn.  
Trong năm 2009 và các năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục tái cấu trúc vốn, tăng cường lực tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay nhằm tối đa hóa lợi nhuận và lợi ích của cổ đông. 

· Về chỉ tiêu năng lực hoạt động

Các chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động năm 2008 tăng so với năm 2007. Điều này là do trong năm 2008 Công ty đã điều hành đúng hướng khi đẩy mạnh sản xuất: Cho điều chỉnh dự toán các công trình và tiến hành nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn để sản xuất, giảm các lãi vay ngân hàng. Có kế hoạch đầu tư thiết bị hợp lý phát huy được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh vì vậy doanh thu thuần trong năm thực hiện đạt được rất cao làm tăng chỉ tiêu Doanh thu thuần/Tổng tài sản.

· Về chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán

Sự thay đổi tích cực của năm 2008 so với năm 2007 đã tạo ra được niềm tin về sự đúng đắn của chính sách tài chính mà Công ty đang áp dụng. Điều này cũng sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo khi Công ty tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn kinh doanh.

-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007:
















Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	Số đầu năm
	Số cuối năm
	Ghi chú

	A. Tổng tài sản: 
	100.817.793.076
	106.665.873.779
	

	1- Tài sản ngắn hạn
	85.581.315.810
	88.091.236.427
	

	2- Tài sản dài hạn
	15.236.477.266
	18.574.637.352
	

	B. Tổng nguồn vốn: 
	100.817.793.076
	106.665.873.779
	

	1- Nợ phải trả
	82.424.792.492
	86.611.407.450
	

	2- Vốn chủ sở hữu
	18.155.498.772
	20.054.466.329
	


-  Những thay đổi về vốn cổ đông: (Trong năm 2008 không có thay đổi về vốn điều lệ)
Vốn điều lệ: 
· Khi mới thành lập: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng)

· Hiện tại                : 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
-  Tổng số cổ phiếu: 1.500.000 Cổ phiếu phổ thông đã được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

- Cổ tức trả cho năm 2008 là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Hiện tại Công ty đã thanh toán cổ tức 6 tháng đầu năm 10% cho các cổ đông.

2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh:

 - Kết quả sản xuất kinh doanh: 

 
+ Giá trị sản lượng: 177,716 tỷ/ 130 tỷ, đạt 136,70%

+ Doanh thu và thu nhập khác: Năm 2008: 180,644tỷ/ 110 tỷ, đạt 164,22%; so với năm 2007 đạt 188%  

 
+  Thanh toán: 196,461 tỷ đồng.



   - Công tác tìm kiếm việc làm: 
Trong năm đã tích cực trong công tác tìm kiếm việc làm, giải quyết đủ việc làm cho người lao động. Giá trị các công trình trúng thầu và giao thầu khởi công trong năm 2008 trên 90 tỷ đồng. 

-  Công tác xây dựng, chỉ đạo và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Rút kinh nghiệm năm 2007, lãnh đạo công ty đã đưa ra kế sách thực hiện nhiệm vụ SXKD cho năm 2008. Căn cứ vào tiến độ, yêu cầu của các gói thầu và tình hình diễn biến thời tiết để xây dựng kế hoạch thực hiện các quí, song hành tập trung chỉ đạo quyết liệt trong khâu điều hành sản xuất. Ngay từ đầu năm lãnh đạo công ty đã xác định tập trung chỉ đạo quyết liệt cho các công trình trọng điểm. Với kết quả đạt được 136,70% KH năm về sản lượng và 162,68% KH năm về Dthu là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV trong toàn công ty và sự sáng suốt trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý kỷ thuật, chất lượng, công nghệ :

- Các công trình thi công đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu của dự án. Không còn để xẩy ra trường hợp vi phạm nghiệm trọng chất lượng công trình.

- Thực hiện tương đối tốt công tác nghiệm thu thanh toán, hồ sơ phục vụ công tác điều chỉnh dự toán, công tác nghiệm thu bàn giao.

- Công tác chỉ đạo thi công ở các công trình kiên quyết đáp ứng cơ bản yêu cầu tiến độ của dự án. 

- Công tác quản lý vật tư, thiết bị :

* Công tác quản lý, đầu tư thiết bị:

- Tiến hành lập và phê duyệt dự án đầu tư trong năm 2008 với tổng giá trị 15,045 tỷ đồng cho 14 loại thiết bị. Do tình hình lạm phát HĐQT công ty đã có chủ trương tạm dừng đầu tư một số hạng mục thiết bị chưa thực sự cần thiết. Năm 2008 đã đầu tư 9,609 tỷ đồng mua thiết bị. Trong đó: đầu tư thiết bị khoan xoay với tổng kinh phí 5,56 tỷ đồng và 9 loại thiết bị khác. 

- Về cơ bản điều động thiết bị đã kịp thời đáp ứng yêu cầu tiến độ trên các công trường. Tuy nhiên đôi lúc việc điều động chưa hợp lý, còn chồng chéo gây lãng phí. Một số đầu xe máy thiết bị quá hạn và cũ nên khi điều động cho công trình chưa đáp ứng được yêu cầu như: một số ô tô ben, máy xúc ..

- Công tác quản lý thiết bị đang để xẩy ra tình trạng sử dụng thiết bị chưa đúng gây thất thoát. Đối với thiết bị nhỏ và vật tư luân chuyển các đơn vị tự ý điều chuyển hoặc tráo đổi nên cán bộ không theo dõi nắm bắt được, dẫn đến mất mát.

- Việc sữa chữa thiết bị hư hỏng có nhiều tiến bộ: kịp thời, đáp ứng được cơ bản yêu cầu của các công trình. Tuy nhiên còn có trường hợp phản tu và thời gian sữa chữa kéo dài.

* Công tác quản lý vật tư:

- Trong thời gian qua bộ phận vật tư có nhiều cố gắng cung cấp tương đối đầy đủ và kịp thời các vật tư chính cho công trình đặc biệt trong thời gian khi giá cả vật tư biến động tăng liên tục, mức dư nợ khách hàng cao. 

- Thực hiện công tác quản lý xuất nhập vật tư theo đúng quy định. Tuy nhiên việc theo dõi vật tư xuất nhập trên công trường chưa sát sao, chưa quản lý tốt. Đặc biệt là khâu quản lý cập nhật sử dụng vật tư trên các công trường cân đối với tiên lượng phục vụ công tác quản lý hạch toán công trình và việc theo dõi xuất đá các loại bán cho khách hàng. 
- Công tác nghiệm thu Thanh toán:

 * Công tác nghiệm thu thanh toán  thực hiện quyết liệt khẩn trương trên toàn bộ các công trình, làm đến đâu nghiệm thu thanh toán đến đó và được thực hiện quyết liệt trong từng quí. Hết năm hoàn thành vượt kế hoạch, là kết quả tốt nhất từ trước tới nay.

Doanh thu thực hiện năm 2008 đạt: 178,950tỷ/ 110 tỷ, đạt 162,68% kế hoạch năm.

* Công tác điều chỉnh dự toán:
Đây là chủ trương lớn của công ty trong năm 2008, nhằm thu hồi vốn phục vụ thi công giải quyết khó khăn khi thị trường có nhiều biến động. Giá trị đã thực hiện điều chỉnh các công trình trong năm 2008 trên 50 tỷ đồng.
Trong năm 2008 đã làm tốt công tác điều chỉnh giá các gói thầu theo biện pháp thi công, phân cấp đất đá, điều chỉnh bù chi phí đầu vào ( VT, NC,M). Cần tiếp tục chủ động làm việc với Chủ đầu tư, Ban QLDA để điều chỉnh giá các gói thầu phù hợp vơí chế độ Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp. 
- Về tài chính và hạch toán :                                                     


+ Đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh bình hành. Công tác sổ sách kế toán thu chi rõ ràng.

+ Đảm bảo dư nợ ngân hàng và vay đối tượng khác ở mức thấp không tăng (<25 tỷ đồng). Cuối năm do tình hình thanh toán các công trình thuận lợi nên dư nợ vay ngân hàng còn 5,785 tỷ đồng. 


+ Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, tài chính theo đúng các chuẩn mực kế toán Nhà nước và các ban ngành hiện hành.


+ Lập báo cáo tài chính định kỳ đúng thời hạn và kịp thời theo yêu cầu của UBCK Nhà nước và Trung tâm GDCK Hà Nội.


+ Chuyển công nợ của tập thể đội sang công nợ của cá nhân đội trưởng để theo dõi và gắn trách nhiệm của cá nhân đội trưởng đó, theo dõi chi phí cấp đội được chấn chỉnh hơn. 

- Những tồn tại trong công tác tài chính:


+ Chưa áp dụng một cách triệt để các quy định và quy chế của Công ty về chế độ thanh toán, việc luân chuyển chứng từ giữa các phòng ban còn chậm, chưa cập nhật một cách nhanh nhất các khoản chi phí để kịp thời đưa ra các quyết định điều chỉnh cho phù hợp (ví dụ như việc yêu cầu các chủ hàng hoá xuất hoá đơn VAT sau khi đã chuyển tiền hoặc thanh lý vẫn còn chậm và chưa kịp thời)

3. Những tiến bộ đạt được:


Năm 2008, mặc dầu gặp nhiều khó khăn khách quan do tình hình lạm phát, biến động giá cả. Nhưng với nhận định đúng đắn, sự chỉ đạo quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV chúng ta đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Cụ thể:


+ Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kinh tế Xã hội đã đề ra: Về sản lượng và doanh thu; Đảm bảo nền tài chính ổn định trước tình hình biến động của giá cả thị trường và lạm phát.


+ Đảm bảo hoạt động SXKD ổn định và không ngừng phát triển. Thu nhập và đời sống cán bộ công nhân viên được nâng lên rõ rệt.

+ Thành lập Trung tâm Tư vấn thiết kế và kiểm định xây dựng bước đầu đã phát huy hiệu quả trong lĩnh vực thiết kế và thí nghiệm kiểm định. Ngoài ra cũng cố bộ máy cấp đội để cấp đội thực sự là mũi nhọn trong việc thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - chính trị của công ty.
+ Đầu tư và khai thác thiết bị tương đối tốt nằm trong kế hoạch dài hạn “Đa ngành nghề, đa sản phẩm”. Trong năm đã đầu tư các thiết bị về dây chuyền thi công cầu, đầu tư thiết bị siêu âm, thiết bị khoan địa chất ...


+ Duy trì tìm được việc làm ổn định và có gối đầu cho thời gian tiếp theo.


+ Đã và đang tiếp tục điều chỉnh đơn giá cho các gói thầu để thu hồi vốn.


+ Niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà nội (Hastc), khẳng định thương hiệu B82 và tạo tiền đề cho sự phát triển.


+ Duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

Với những thành tích cao đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như những đóng góp tích cực cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương và cả nước trong những năm qua, Công ty Cổ phần 482 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các ngành, các cấp trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý:
· 01 Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty (năm 2007).

· 02 Huân chương Lao động hạng Ba.

+ 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty (năm 1983).

+ 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho  Đội 208 thuộc Công ty (năm 1985).

· 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty (năm 1983).

· 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho  Đội 208 thuộc Công ty (năm 1985).

· Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ về thành tích trong "phong trào thi đua 4 nhất" xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn I (Theo Quyết định số 341/QĐ/TTg ngày 10/5/2002). 

· 02 cờ thi đua của Bộ GTVT trong 2 năm 2004-2005 (Theo Quyết định số: 3224/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2005; Quyết định số: 226/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2006). 
· Bằng khen bộ GTVT về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và xây dựng công trình cầu Đà Rằng. (Theo Quyết định số 2808/QĐ-BGTVT ngày 20/9/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT). 

· Bộ trưởng Bộ KH&CN trao tặng Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2005 và 2006 (Theo Quyết định số 2688/2005/QĐ/BKHCN ngày 14/10/2005 và số 1652/2006/QĐ/BKHCN ngày 10/12/2005 của Bộ trưởng Bộ KH&CN).

· Trong 3 năm 2004 2005 và 2006 Công ty được Bộ GTVT đánh giá và xếp loại theo 4 tiêu chí của Bộ: đạt Doanh nghiệp loại A.  

· Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nghệ An số 458/QĐ-KT ngày 09/2/2006 tặng Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, ứng dụng Khoa học công nghệ trên địa bàn Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2001-2005;

· Giấy khen của Tổng cục thuế về thành tích chấp hành tốt các chính sách thuế năm 2005, 2006, 2007, 2008.

· Bộ Khoa học và công nghệ trao tặng Cúp Vàng ISO2008 tại QĐ 1984/QĐ-BKH-CN ngày 12/9/2008. Cúp vàng là bằng chứng nhận đơn vị xuất sắc trong việc áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế.
· Được Bộ Công Thương, Phòng Công nghiệp Việt Nam trao tặng “Siêu cúp thương hiệu mạnh” cho tập thể công ty và “Cúp Bạch Thái Bưởi – Danh nhân thế kỷ 21” cho cá nhân ông Lê Ngọc Hoa - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty.

· Đơn vị có cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội được Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) đánh giá và trao tặng cúp Vàng “ Thương hiệu chứng khoán Uy tín” năm 2008.
IV. Báo cáo tài chính


Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh


+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Báo cáo thuyết minh tài chính 
( Có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

* Đơn vị kiểm toán độc lập: 

- Tên Công ty: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

- Địa chỉ: Số 1 – Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt Nam
- Điện thoại: 04.824 1990 
F ax: 04.825 3973
* Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo báo cáo kiểm toán số Số: 131/2009/BCTC-AASC.KT3
ngày 21 tháng 04 năm 2008 của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC): "… Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần 482 tại ngày 31/12/2008, cũng như kết quả hoạt động kinhdoanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và quy định pháp lý có liên quan".
*Giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:


Căn cứ vào số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán so với báo cáo tài chính của đơn vị. Chúng tôi xin giải trình một số chỉ tiêu có sự thay đổi như sau:
	  I.A. Bảng cân đối kế toán
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Đơn vị tính: đồng

	TT
	Nội dung
	Số cuối kỳ đơn vị lập
	Số cuối kỳ kiểm toán lập
	Số chênh lệch
	Lý do chênh lệch

	1
	2
	3
	4
	5=4-3
	6

	I
	A. Tài sản ngắn hạn
	88,122,294,033
	88,091,236,427
	-31,057,606
	 

	1
	Tiền và các khoản t​ơng đ​ơng tiền
	13,157,362,923
	13,107,731,028
	-49,631,895
	Chuyển khoản ký quỹ về phục hồi môi tr​ờng trong việc khai thác đá trên TK 112 sang TK 244 số tiền: -49.631.895 ®

	2
	Các khoản đầu t​ tài chính ngắn hạn
	1,417,500,000
	1,417,500,000
	0
	 

	3
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	17,606,794,494
	17,625,368,783
	18,574,289
	Tăng khoản phải thu trên TK 131 . Số tiền: +26.673.289 ® do tăng phần thuế GTGTthuế suất 5% lên 10%; Giảm khoản phải thu khác trên TK 1388 do phát sinh quá lâu tr​ớc năm 2000 số tiền: -8.099.000 ®

	4
	Hàng tồn kho
	54,514,883,563
	54,514,883,563
	0
	 

	5
	Tài sản ngắn hạn khác
	1,425,753,053
	1,425,753,053
	0
	 

	II
	Tài sản dài hạn
	18,525,005,457
	18,574,637,352
	49,631,895
	 

	1
	Các khoản phải thu dài hạn
	 
	 
	0
	 

	2
	Tài sản cố định
	18,359,338,464
	18,359,338,464
	0
	 

	 
	 - Tài sản cố định hữu hình 
	18,359,338,464
	18,359,338,464
	0
	 

	 
	 - Tài sản cố định thuê tài chính
	0
	 
	0
	 

	 
	 - Tài sản cố định vô hình
	0
	 
	0
	 

	 
	 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	 
	 
	0
	 

	3
	Bất động sản đầu t​
	0
	 
	0
	 

	4
	Các khoản đầu t​ tài chính dài hạn
	0
	 
	0
	 

	5
	Tài sản dài hạn khác
	165,666,993
	215,298,888
	49,631,895
	Tăng do chuyển từ TK 112 sang số tiền: +49.631.895 ®

	III
	Tổng cộng tài sản
	106,647,299,490
	 
	-106,647,299,490
	 

	IV
	Nợ phải trả
	86,611,677,475
	86,611,407,450
	-270,025
	 

	1
	Nợ ngắn hạn
	81,200,057,758
	81,199,787,733
	-270,025
	Tăng thuế phải nộp trên TK 333: Thuế GTGT từ 5% lên 10% do phụ lục khối l​ợng phát sinh sau năm 2003 số tiền: +26.673.289 ®, thuế TNDN số tiền: 3.067.677 ® do lợi nhuận tăng thêm; Giảm d​ có trên TK 1388 khoản thu lớn hơn chi lễ động thổ Tây Nghệ An, đơn vị đứng ra chi hộ cho các nhà thầu, số thu về thừa không phái trả lại: - 30.010.991 ® 

	2
	Nợ dài hạn
	5,411,619,717
	5,411,619,717
	0
	 

	V
	B. Vốn chủ sở hữu
	20,035,622,015
	 
	-20,035,622,015
	 

	1
	Vốn chủ sở hữu
	19,809,420,532
	19,828,264,846
	18,844,314
	 

	 
	 - Vốn đầu t​ của chủ sở hữu
	15,000,000,000
	15,000,000,000
	0
	 

	 
	 - Thặng d​ vốn cổ phần
	649,107,000
	649,107,000
	0
	 

	 
	 - Vốn khác của chủ sở hữu
	 
	 
	0
	 

	 
	 - Cổ phiếu quỹ
	 
	 
	0
	 

	 
	 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	 
	 
	0
	 

	 
	 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	 
	 
	0
	 

	 
	 - Các quỹ
	2,005,319,441
	2,008,387,118
	3,067,677
	Tăng trên TK 414 số tiền trích lập quỹ đầu t​ phát triển từ số thuế TNDN miễn giảm: +3.067.677 ®

	 
	 - Lợi nhuận sau thuế ch​a phân phối
	2,154,994,091
	2,170,770,728
	15,776,637
	Tăng TK 421 do tăng lợi nhuận sau kiểm toán

	 
	 - Nguồn vốn đầu t​ XDCB
	 
	 
	0
	 

	2
	Nguồn kinh  phí và quỹ khác
	226,201,483
	226,201,483
	0
	 

	 
	 - Quỹ khen th​ởng, phúc lợi
	226,201,483
	226,201,483
	0
	 

	 
	 - Nguồn kinh phí
	 
	 
	0
	 

	 
	 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	 
	 
	0
	 

	 
	          Tổng cộng nguồn vốn
	106,647,299,490
	106,665,873,779
	18,574,289
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  II.A. Kết quả hoạt động kinh doanh
	
	
	

	TT
	Chỉ tiêu
	Số cuối kỳ đơn vị lập
	Số cuối kỳ kiểm toán lập
	Số chênh lệch
	Luỹ kế

	
	
	
	
	
	

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	178,955,640,694
	178,950,186,149
	-5,454,545
	Giảm doanh thu thuê mặt bằng trên TK 511 sang TK 711 số tiền: 5.454.545 ®

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	 
	 
	0
	 

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	178,955,640,694
	178,950,186,149
	-5,454,545
	 

	4
	Giá vốn hàng bán
	161,322,732,795
	161,322,732,795
	0
	 

	5
	Lợi nhuận gộp về hàng bán và cung cấp dịch vụ
	17,632,907,899
	17,627,453,354
	-5,454,545
	Lợi nhuận gộp giảm do giảm Doanh thu

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	1,187,524,108
	1,187,524,108
	0
	 

	7
	Chi phí tài chính
	4,166,324,637
	4,166,324,637
	0
	 

	8
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	0
	 

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	8,764,773,205
	8,764,773,205
	0
	 

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh  doanh
	5,889,334,165
	5,883,879,620
	-5,454,545
	Lợi nhuận giảm do doanh thu giảm

	11
	Thu nhập khác
	471,813,060
	507,278,596
	35,465,536
	Tăng số tiền: +35.465.536 ® do chuyển TK511 sang : + 5.454.545 ®, Chuyển từ TK 1388 sang: + 30.010.991 ®

	12
	Chi phí khác
	176,900,347
	184,999,347
	8,099,000
	Tăng do chuyển TK 1388 sang TK 711 số tiền: 8.099.000 ®

	13
	Lợi nhuận khác 
	294,912,713
	322,279,249
	27,366,536
	 

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán tr​ớc thuế 
	6,184,246,878
	6,206,158,869
	21,911,991
	 

	15
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	848,769,927
	851,837,604
	3,067,677
	Thuế TNDN tăng do tăng lợi nhuận sau kiểm toán

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	5,335,476,951
	5,354,321,265
	18,844,314
	Lợi nhuận sau thuế tăng do tăng lợi nhuận sau kiểm toán

	17
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	3,556.98
	3,570.00
	13
	 


VI. Các công ty có liên quan


-  Công ty nắm giữ 51% vốn cổ phần: 
	Tên đầy đủ: 
	TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4

	Tên giao dịch: 
	TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4

	Tên viết tắt: 
	CIENCO 4

	Địa chỉ liên hệ: 
	29 Quang Trung, TP. Vinh - Nghệ An

	Điện thoại: 
	038.832493 – 844198

	Fax: 
	038.586272 – 843329

	Email: 
	cienco4vinh@hn.vnn.vn


-  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:

* Các lĩnh vực hoạt động chính của Tổng Công ty XDCTGT 4:

· Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước; 

· Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng; 

· Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn; 

· Sản xuất, sửa chữa phương tiện thi công; sản xuất dầm cầu thép, thiết bị, cấu kiện thép; đóng mới canô, xà lan và các sản phẩm cơ khí khác; 

· Vận chuyển vật tư thiết bị cấu kiện phục vụ thi công; 

· Cung ứng xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải; 

· Tư vấn, khảo sát, thiết kế công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, dân dụng và công nghiệp; 

· Xây dựng các công trình khác bao gồm: thủy lợi, thủy điện, nhà ở đô thị, quốc phòng; 

· Đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng kinh doanh chuyển giao (BOT); xây dựng, quản lý, kinh doanh BOO; xây dựng, chuyển giao BT; 

· Xuất khẩu lao động; 

· Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện; sản xuất, kinh doanh điện; 

· Đầu tư, xây dựng nhà máy xi măng; sản xuất và kinh doanh xi măng; 

· Khai thác và kinh doanh nước khoáng thiên nhiên. 

VII. Tổ chức và nhân sự


1. Cơ cấu tổ chức của công ty

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN 482

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

· Hội đồng quản trị: 

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Lê Ngọc Hoa
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Lê Đức Chăm
	Ủy viên HĐQT

	3
	Nguyễn Văn Huệ
	Ủy viên HĐQT

	4
	Cao Hoài Thanh
	Ủy viên HĐQT

	5
	Lê Đức Thọ
	Ủy viên HĐQT


· Thành viên Ban giám đốc:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Lê Ngọc Hoa
	Giám đốc Công ty

	2
	Nguyễn Trọng Cẩm
	Phó giám đốc

	3
	Cao Hoài Thanh
	Phó giám đốc

	4
	Nguyễn Văn Huệ
	Phó giám đốc

	5
	Nguyễn Tuấn Huỳnh
	Phó giám đốc


· Thành viên Ban kiểm soát:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Lại Văn Hữu
	Trưởng ban kiểm soát

	2
	Nguyễn Linh Hà
	Ủy viên ban kiểm soát

	3
	Hoàng Thị Mận
	Ủy viên Ban kiểm soát


SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC

1. Lê Ngọc Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc

· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 20-7-1967

· Số CMND

: 181476294

· Quê quán

: Thanh Tiên – Thanh Chương – Nghệ An

· Địa chỉ thường trú

: Khối 1 – Phường Lê Lợi – Tp.Vinh – Nghệ An

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa

: 12/12

· Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư xây dựng đường ô tô – Đại học Giao thông vận tải 
· Quá trình công tác: 

	
Thời gian
	Chức vụ

	1986 – 1991
	Sinh viên hệ chính quy - Ngành Xây dựng đường ôtô - Đại học Giao thông vận tải

	9/1991 – 6/1993
	Kỹ thuật viên thi công Đội CT1 – Xí nghiệp 474 – Khu quản lý đường bộ 4

	7/1993 – 8/1993
	Đội phó Đội CT1 – Xí nghiệp 474 – Khu quản lý đường bộ 4

	9/1993 – 11/1994
	Kỹ thuật viên thi công Phòng Kỹ thuật – Công ty công trình 482 

Được Tổng Giám đốc tặng Giấy khen năm 1994.

	12/1994 – 10/1995
	Phó phòng Kỹ thuật – Công ty Công trình giao thông 482 

	11/1995 – 6/1997
	Chỉ huy trưởng công trình QL24 – Công ty công trình GT 482

	7/1997 – 9/1998
	Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty Công trình giao thông 482

	10/1998 – 4/1999
	Giám đốc Quản lý chất lượng, Chuyên viên kỹ thuật tại Ban điều hành Dự án QL1A đoạn Vinh - Đông Hà – Hợp đồng 1 thuộc Liên danh SAM WAN Hàn Quốc và Tổng công ty XDCTGT 4.

	5/1999 – 9/2001
	Phó Giám đốc Ban điều hành kiêm Giám đốc quản lý chất lượng Dự án QL1A đoạn Vinh - Đông Hà – Hợp đồng 1 thuộc Liên danh SAM WAN Hàn Quốc và Tổng công ty XDCTGT 4 

	10/2001 – 1/2002
	Giám đốc dự án kiêm Giám đốc Ban điều hành QL1A đoạn Vinh - Đông Hà thuộc Liên danh SAM WAN Hàn Quốc và Tổng công ty XDCTGT 4 

Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen năm 2000 và năm 2001

	2/2002 –2/2004
	Phó Giám đốc Công ty Công trình giao thông 484 – Tổng công ty XDCTGT 4

	3/2004 -12/ 2004
	Giám đốc Công ty Công trình giao thông 482

Được Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen số 3496-CTKT ngày 15/9/2004 về thành tích xây dựng đường Hồ Chí Minh về quê Bác.

	1/2005 – 4/2006
	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 – Tổng công ty XDCTGT 4.

Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen số 1924/QĐ-BGTVT ngày 10/6/2005.

	5/2006 – nay
	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 – Tổng công ty XDCTGT 4

Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2006 số 125/QĐ-TTg ngày 29/1/2007.

Được Bộ GTVT công nhận Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông Vận tải giai đoạn 2004-2006 quyết định số 664/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007.

Được Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen số 458/QĐCT.KT ngày 9/2/2006: Hoàn thành xuất sắc công tác ứng dụng khoa học công nghệ tại địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2001-2006.

Được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2007. 
Được lãnh đạo Bộ Công thương trao tặng cúp giải thưởng Bạch Thái Bưởi – Doanh nhân thế kỷ 21.


· Số cổ phần nắm giữ: 794.648 cổ phần, chiếm 52,98% vốn điều lệ

 Trong đó: 
-   Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 765.000 cổ phần

                   -   Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 29.648 cổ phần

· Người có liên quan:


-  Vợ: Trương Thị Tâm
 
    Số cổ phần đang nắm giữ: 3.988 cổ phần.


-  Em ruột: ông Lê Ngọc Trung

  Số cổ phần đang nắm giữ: 2.000 cổ phần.

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

2. Nguyễn Trọng Cẩm – Phó Giám đốc

· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 13-11-1957

· Số CMND

: 181719011

· Quê quán

: Thanh Tường – Thanh Chương – Nghệ An

· Địa chỉ thường trú

: Nghi Kim – Nghi Lộc – Nghệ An

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa

: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp

· Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Chức vụ

	3/1978 – 7/1978
	Làm công tác cải tạo công thương nghiệp và đổi tiền ở Bộ tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh

	8/1978 – 4/1981
	Làm công tác cải tiến quản lý tài chính ở Ngân hàng Kiến thiết Sông Bé.

	5/1981 – 9/1983
	Kế toán Đoàn khảo sát thiết kế 1 – Viện thiết kế Giao thông vận tải

	10/1983 – 8/1987
	Nhân viên Xí nghiệp khảo sát thiết kế IV thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Giao thông khu vực IV

	9/1987 – 4/1991
	Phó phòng Tài vụ tại Xí nghiệp Đường sắt 482

	5/1991 – 6/1992
	Trưởng phòng Tài vụ – Công ty công trình 482 

	6/1992 – 12/2004
	Kế toán trưởng Công ty công trình giao thông 482 

	1/2005 – 8/2005
	Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 

	9/2005 – 4/2006
	Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 

	5/2006 – 4/2008
	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 

	4/2008 - Nay
	Phó Giám đốc Công ty cổ phần 482


· Số cổ phần nắm giữ: 7.558 cổ phần, chiếm 0,504% vốn điều lệ

 Trong đó: 
-   Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

                   -   Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 7.558 cổ phần

· Người có liên quan: 

· Con ruột: Nguyễn Mạnh Cường

Số cổ phần đang nắm giữ: 5.522 cổ phần

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

3. Cao Hoài Thanh - Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc

· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 10-12-1961

· Số CMND

: 181733965 

· Quê quán

: Diễn Vạn – Diễn Châu – Nghệ An

· Địa chỉ thường trú
: Khối Yên Phúc-Phường Hưng Phúc-Tp.Vinh-Nghệ An

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa

: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư đường sắt – Đại học Giao thông 

· Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Chức vụ

	9/1979 -6/1984
	Sinh viên hệ chính quy ngành Đường sắt - Đại học Giao thông sắt bộ

	2/1985 – 1/1989
	Kỹ thuật viên đường sắt Xí nghiệp đường sắt 482 thuộc Liên hiệp giao thông 4

	2/1989 – 5/1992
	Cán bộ phụ trách ATLĐ - Phòng NSTL Công ty 482

	6/1992 – 8/1994
	Đội phó thi công công trình – Công ty công trình giao thông 482 

	9/1994 – 2/2001
	Đội trưởng thi công công trình thuộc Công ty Công trình giao thông 482 

	3/2001 – 4/2003
	Trưởng phòng Kỹ thuật – Công ty công trình giao thông 482 

	5/2003 – 12/2004
	Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty công trình giao thông 482 

Được Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen năm 2000-2003.

Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2004.

	1/2005 – nay
	Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc – Công ty cổ phần 482

Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở giai đoạn năm 2004-2006.

Được Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen năm 2006.


· Số cổ phần nắm giữ: 7.768 cổ phần, chiếm 0,52% vốn điều lệ

 Trong đó: 
-   Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

                   -   Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 7.768 cổ phần

· Người có liên quan:

 -  Vợ: Trần Thị Thảo
 
  Số cổ phần nắm giữ: 2.697 cổ phần

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

4. Nguyễn Văn Huệ - Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc

· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 15-09-1969

· Số CMND

: 181966320

· Quê quán

: Thanh Lĩnh – Thanh Chương – Nghệ An

· Địa chỉ thường trú
: Khối 12 – phường Trường Thi – TP.Vinh – Nghệ An

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa

: 12/12

· Trình độ chuyên môn
: Cao đẳng giao thông

· Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Chức vụ

	1992 – 1996
	Sinh viên hệ Chính quy ngành Xây dựng công trình Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

	01/1997 – 5/1997
	Nhân viên tại Phân khu quản lý đường bộ 470

	6/1997 – 5/2000
	Kỹ thuật viên thi công tại Công ty Công trình Giao thông 482.

Được Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen năm 2002.

	6/2000 – 12/2004
	Đội trưởng thi công công trình – Công ty Công trình giao thông 482 

Được Tổng công ty XDCTGT 4 tặng Giấy khen giai đoạn 2000-2004.

	1/2005 – 2/2006
	Đội trưởng thi công công trình – Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 

Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2005 về thành tích thi công đường Hồ Chí Minh.

	3/2006 – 5/2006
	Trợ lý Giám đốc – Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 

Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở  giai đoạn 2005-2006.

	5/2006 – nay
	Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần 482 


· Số cổ phần nắm giữ: 11.243 cổ phần, chiếm 0,75% vốn điều lệ

 Trong đó: 
-   Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

                   -   Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 11.243  cổ phần

· Người có liên quan: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

5. Lê Đức Chăm - Ủy viên HĐQT – Chủ tịch Công đoàn

· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 16-9-1949

· Số CMND

: 180057964

· Quê quán

: Thiệu Châu – Thiệu Hóa – Thanh Hóa

· Địa chỉ thường trú

: Khối 8 – Phường Đội Cung -Tp.Vinh - Nghệ An

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa

: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Trung cấp nông nghiệp

· Quá trình công tác: 

	
Thời gian
	Chức vụ

	1964 - 1967
	Học trường Trung học Nông nghiệp

	2/1968 – 8/1975
	Kế toán Quân nhu – Trung đoàn 60 – Bộ tư lệnh đoàn 305

	9/1975 -8/1979
	Thanh tra bảo vệ tại Công ty Đường 771 thuộc liên hiệp giao thông I

	9/1979 – 7/1988
	Nhân viên phòng Thanh tra – Cơ quan Liên hiệp 4

	8/1988 – 9/1991
	Nhân viên phòng Thanh tra – Xí nghiệp Đường sắt 482 

	10/1991 – 9/1997
	Trưởng phòng Hành chính đời sống – Công ty công trình 482

	10/1997 – 9/2004
	Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty công trình giao thông 482

	10/2004 – 12/2004
	Trưởng phòng Nhân chính – Công ty công trình giao thông 482 

	1/2005 – 12/2005
	Uỷ viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Nhân chính – Công ty cổ phần xây dựng công trình 482

	1/2006 - nay
	Uỷ viên HĐQT kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần 482


· Số cổ phần nắm giữ: 7.005 cổ phần, chiếm 0,47% vốn điều lệ

 Trong đó: 
-   Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

                   -   Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 7.005  cổ phần

· Người có liên quan: 

· Con ruột: Lê Đức Hồng

Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 43 cổ phần

· Con ruột: Lê Thị Việt

Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 596 cổ phần.

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không 
6. Lê Đức Thọ - Ủy viên HĐQT – Thư ký công ty
· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 20-11-1978
· Số CMND

: 182306015
· Quê quán

: Nam Long – Nam Đàn – Nghệ An
· Địa chỉ thường trú
: Khối 1 – Phường Bến Thuỷ -Tp.Vinh - Nghệ An

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa

: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
· Quá trình công tác: 

	
Thời gian
	Chức vụ

	8/2001 – 5/2004
	Nhân viên phòng kỹ thuật, Ban viên Ban điều hành Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Đắk Pét - Ngọc Hồi, Km380+556,66 -:- Km398+577,88 – Công ty CTGT 482

	6/2004 – 4/2007
	Phó Phòng kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng công trình 482

	5/2007 – 04/2008
	Trợ lý giám đốc - Công ty cổ phần 482

	04/2008 – nay
	Uỷ viên HĐQT - Thư ký công ty cổ phần 482


· Số cổ phần nắm giữ: 9.000 cổ phần, chiếm 0,6% vốn điều lệ

 Trong đó: 
-   Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

                   -   Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 9.000  cổ phần

7. Lại Văn Hữu – Trưởng Ban kiểm soát 

· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 29-08-1960

· Số CMND

: 191009086

· Quê quán

: Đức Hồng – Đức Thọ - Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú
: Khối 13 – Phường Lê Lợi – Tp.Vinh – Nghệ An

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa

: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành xây dựng cầu đường

· Quá trình công tác: 

	
Thời gian
	Chức vụ

	12/1980– 12/1983
	Bộ đội thuộc Quân khu Thủ đô, Hà Nội

	1/1984 – 7/1988
	Liên đoàn Địa chất IV, Vinh, Nghệ An

	8/1988 – 6/1989
	Kỹ thuật viên Xí nghiệp khai thác khoáng sản Tương Dương, Nghệ An

	7/1989 – 6/1993
	Đội trưởng Đội khai thác khoáng sản Tương Dương, Nghệ An

	7/1993 – 4/1995
	Kỹ thuật viên đội khai thác đá - Công ty công trình 482

	5/1995 – 12/2004
	Đội trưởng Đội khai thác đá thuộc Công ty công trình giao thông 482 

	1/2005 – 12/2005
	Phó phòng Nhân chính kiêm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 

	1/2006 – nay
	Trưởng Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng Nhân chính Công ty cổ phần xây dựng công trình 482 


· Số cổ phần nắm giữ: 5.345 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ

 Trong đó: 
-   Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

                   -   Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 5.345  cổ phần

· Người có liên quan: 

· Em ruột: Ông Lại Ngọc Thủy
Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 887 cổ phần

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

8. Nguyễn Tuấn Huỳnh – Phó giám đốc công ty
· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 13-11-1976
· Số CMND

: 182130270
· Quê quán

: Xã Văn Thành – Yên Thành - Nghệ An
· Địa chỉ thường trú
: Khối Phúc Tân – Phường Vinh Tân – Tp.Vinh – Nghệ An

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa

: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
· Quá trình công tác: 

	
Thời gian
	Chức vụ

	2001 – 03/2005
	Cán bộ Trung tâm tư vấn đầu tư Phát triển cơ sở hạ tầng GTVT thuộc viện KH&CN GTVT (TVGS)

	4/2005 – 11/2005
	Cán bộ Phòng kỹ thuật Chất lượng – Công ty CP XDCT 482

	12/2005– 02/2006
	Phó phòng Kỹ thuật, Trưởng ban điều hành Công trình tuyến phía Tây Nghệ an – Công ty cổ phần XDCT 482

	03/2006– 01/2009
	Đội trưởng Đội 405 – Công ty cổ phần 482

	01/2009 - nay
	Phó giám đốc – Công ty cổ phần 482


· Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,33% vốn điều lệ

 Trong đó: 
-   Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

                   -   Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 5.000  cổ phần

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

9. Nguyễn Linh Hà – Uỷ viên Ban kiểm soát 

· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 24-11-1961
· Số CMND

: 186535347
· Quê quán

: Kỳ Anh - Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú
: Phường Hưng Bình – Tp.Vinh – Nghệ An

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa

: 10/10
· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
· Quá trình công tác: 

	
Thời gian
	Chức vụ

	02/1986– 03/1975
	Nhân viên Phòng Kinh tế kế hoạch – Công ty công trình 475

	04/1975 – 7/1998
	Phó phòng kế hoạch – Công ty công trình 475

	08/1998– 01/2005
	Trưởng phòng Tài chính kế toán – Công ty công trình 475

	02/2005– 07/2006
	Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty CP XDCT 482

	08/2006 - nay
	Uỷ viên BKS, Phó phòng kinh doanh Công ty cổ phần 482


· Số cổ phần nắm giữ: 2.500 cổ phần, chiếm 0,17% vốn điều lệ

 Trong đó: 
-   Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

                   -   Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 2.500  cổ phần

· Người có liên quan: 

·  Vợ: Bà Nguyễn Thị Hoài An
Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 1.000 cổ phần

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
10. Hoàng thị Mận – Uỷ viên Ban kiểm soát 

· Giới tính

: Nữ
· Ngày sinh

: 10-9-1972
· Số CMND

: 181589277
· Quê quán

: Nghi Mỹ - Nghi Lộc - Nghệ An
· Địa chỉ thường trú
: Khối 9 - Phường Lê Lợi – Tp.Vinh – Nghệ An

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa

: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
· Quá trình công tác: 

	
Thời gian
	Chức vụ

	04/1991– 12/2004
	Thống kê đội – Công ty CTGT 482

	01/2005– 04/2008
	Nhân viên Phòng Vật tư - Thiết bị – Công ty cổ phần 482

	05/2008 – nay
	Thành viên BKS, Nhân viên Phòng Vật tư - Thiết bị – Công ty cổ phần 482


· Số cổ phần nắm giữ: 5.700 cổ phần, chiếm 0,38% vốn điều lệ

 Trong đó: 
-   Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

                   -   Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 5.700  cổ phần

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2008 là  413 người,cụ thể:

Phân theo trình độ người lao động: 

	
TỔNG SỐ
	:
	413 người

	· Cán bộ có trình độ đại học
	:
	86 người

	· Cán bộ có trình độ cao đẳng
	:
	18 người

	· Cán bộ có trình độ trung cấp
	:
	36 người

	· Công nhân kỹ thuật
	:
	273 người


Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp và các chính sách khác đối với người lao động

· Chính sách đào tạo

Công tác phát triển và quản lý nguồn nhân lực có liên quan đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Hàng năm, Công ty tiến hành công tác hoạch định nguồn nhân lực, xác định năng lực cần thiết của những người thực hiện công việc có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Từ đó, Công ty tiến hành tuyển dụng, đào tạo hay thực hiện những biện pháp thích hợp để đáp ứng các nhu cầu về năng lực, đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo. Việc các cán bộ công nhân viên nhận thức được tầm quan trọng và đóng góp của họ đối với việc đạt được các mục tiêu chất lượng là việc làm thường xuyên được chú trọng. Đối với những cá nhân xuất sắc, Công ty hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ và tạo cơ hội cho họ đảm nhận công việc quan trọng hơn.

· Chính sách lương, thưởng và các chế độ khác đối với người lao động

Nhằm tạo điều kiện giúp cho cán bộ công nhân viên có tư tưởng thoải mái đối với nhiệm vụ được phân công và kết quả mà họ có được như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi, cơ hội thăng tiến, quan hệ nghề nghiệp…Công ty đã tiến hành nhiều chương trình bao gồm: tạo môi trường làm việc chất lượng cao, phân phối tiền lương, tiền thưởng hợp lý, công bằng, chính xác. 

Hàng năm, Công ty đã tiến hành các chương trình tham quan nghỉ mát, điều dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp những trường hợp khó khăn, thăm hỏi các trường hợp đau yếu, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ khác đối với chị em phụ nữ, các chế độ phụ cấp đối với người lao động và khen thưởng đột xuất trực tiếp bằng hiện vật hoặc tiền thưởng đối với đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khen thưởng định kỳ thông qua các cuộc họp sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. 

Phong trào văn thể được khơi dậy rộng khắp các đơn vị, phối hợp với các đoàn thể tổ chức các giải bóng đá, cầu lông, bóng chuyền vào các ngày lễ hội, các ngày truyền thống của các đoàn thể. Thành lập các đội tuyên truyền, đội văn nghệ phục vụ các công trình ở những nơi điều kiện khó khăn, tổ chức giao lưu kết nghĩa với các tổ chức đoàn thể địa phương sở tại nơi đơn vị thi công.

Thường xuyên thu thập thông tin tìm hiểu nhu cầu của người lao động trên từng vị trí công tác trên tinh thần hợp tác, Công ty đã tiếp nhận tất cả các ý kiến sau đó phân tích đánh giá tại các phiên họp định kỳ hoặc không định kỳ của Công ty để ra quyết định hành động kịp thời.

Lãnh đạo Công ty đã xây dựng, triển khai một môi trường làm việc mà tất cả mọi thành viên đều tham gia hoạch định và thực hiện mục tiêu. Cùng với những chính sách cụ thể, mọi thành viên trong Công ty đều được hưởng những lợi ích do Doanh nghiệp mang lại và họ được làm việc trong môi trường có cơ hội phát triển tài năng.

Đóng góp đầy đủ các quỹ: Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ an ninh quốc phòng, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ mái ấm công đoàn. Tham gia tích cực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên công đoàn và đoàn viên Đoàn Thanh niên.

Tổ chức tham quan, nghỉ mát, nghĩ dưỡng cho CBCNV trong Công ty.    

4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban Giám đốc: 
*) Thay đổi thành viên HĐQT, BKS Công ty:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 về việc phê duyệt kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:
Hội đồng quản trị công ty sau khi thay đổi (hiện nay):
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Lê Ngọc Hoa
	Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty

	2
	Lê Đức Chăm
	Uỷ viên HĐQT

	3
	Nguyễn Văn Huệ
	Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc

	4
	Cao Hoài Thanh
	Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc

	5
	Lê Đức Thọ
	Uỷ viên HĐQT


Thành viên Ban kiểm soát sau khi thay đổi (hiện nay):
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Lại Văn Hữu
	Trưởng Ban kiểm soát

	2
	Nguyễn Linh Hà
	Thành viên Ban kiểm soát

	3
	Hoàng Thị Mận
	Thành viên Ban kiểm soát


Hội đồng quản trị công ty trước khi thay đổi:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Lê Ngọc Hoa
	Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty

	2
	Nguyễn Trọng Cẩm
	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc

	2
	Lê Đức Chăm
	Uỷ viên HĐQT

	3
	Nguyễn Văn Huệ
	Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc

	4
	Cao Hoài Thanh
	Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc


Thành viên Ban kiểm soát trước khi thay đổi:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Lại Văn Hữu
	Trưởng Ban kiểm soát

	2
	Nguyễn Đình Phong
	Thành viên Ban kiểm soát

	3
	Vương Thừa Thạch
	Thành viên Ban kiểm soát


*) Thay đổi trong Ban giám đốc Công ty: (Bổ sung thành viên Ban giám đốc)
Bổ sung ông Nguyễn Tuấn Huỳnh – Phó giám đốc công ty.

*) Thay đổi trưởng phòng Tài Chính kế toán Công ty:


Bổ nhiệm ông Phan Sỹ Hùng làm trưởng phòng Tài chính kế toán (Thay ông Dương Lê Tĩnh)


VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1.1. Hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát:

Với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu, tôn chỉ tối cao trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cổ đông. Mọi hoạt động của HĐQT, BKS đều tuân theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2008:  
- Trả thù lao cho Hội đồng quản trị: 56.100.000 đồng



+ Chủ tịch HĐQT: 17.620.000 đồng/người/năm




+ Uỷ viên HĐQT:  9.620.000 đồng/người/năm

- Trả thù lao cho Ban kiểm soát: 19.780.000 đồng



+ Trưởng Ban kiểm soát: 
9.620.000 đồng/người/năm




+ Thành viên Ban kiểm soát: 5.080.000 đồng/người/năm
1.3. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

	TT
	Họ tên người thực hiện giao dịch
	Chức vụ tại Công ty
	Loại giao dịch
	Thời gian thực hiện
	SL cổ phiếu GD thành công

	1
	Lê Ngọc Hoa
	Chủ tịch HĐQT
	Mua
	Tõ 8/07 – 08/8/08
	4.300

	2
	Nguyễn Văn Huệ
	Thành viên HĐQT
	Mua
	Tõ 8/10-7/11/08
	3.600

	3
	Lê Ngọc Hoa
	Chủ tịch HĐQT
	Mua
	Tõ 12/01 – 08/02/08
	8.300


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/03/2008 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

	Danh mục
	Số lượng sở hữu
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	I. Tổng số vốn chủ sở hữu
	1.500.000
	15.000.000.000
	100%

	1. Cổ đông Nhà nước
	765.000
	7.650.000.000
	51%

	2. Cổ đông đặc biệt
	90.767
	907.670.000
	6,06%

	 - HĐQT và Ban Giám đốc
	77.222
	772.220.000
	5,15%

	 - Ban kiểm soát
	13.545
	135.450.000
	0,91%

	3. Cổ đông khác
	632.733
	6.327.330.000
	42,18%

	 - Cá nhân 
	613.760
	6.137.600.000
	40,92%

	 - Tổ chức
	18.973
	189.730.000
	1,26%

	4. Cổ đông nước ngoài
	11.500
	115.000.000
	0,77%

	 - Cá nhân
	11.500
	115.000.000
	0,77%
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